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GDP, tăng 9,9% so với năm 2000. Riêng 

đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp làng 

nghề đạt 590,3 tỷ đồng. Vốn đầu tư cải tạo 

nâng cấp giao thông nông thôn đạt 55 tỷ 

đồng. Chương trình kiên cố hóa kênh 

mương phát triển rộng khắp ở tất cả mọi 

thôn xã. Chuẩn bị đưa vào thi công các 

tuyến kênh mương cấp 2, 3 với tổng giá trị 

gần 3,5 tỷ đồng. Nhiều công trình xây 

dựng mới đã đi vào hoạt động trong năm 

2001 làm tăng năng lực sản xuất và dịch 

vụ, mở rộng sản xuất công ty Nông sản, 

Công ty may Đáp Cầu, Nhà máy gạch 

Granit, gạch kiềm tính. Trong năm khởi 

công xây dựng được 59 công trình. 

Các hoạt động dịch vụ khác như du 

lịch, tư vấn, văn phòng đại diện, tiếp thị, 

tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, nhất là 

bưu chính phát triển đã và đang hỗ trợ đắc 

lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 

to lớn đó, Bắc Ninh còn những yếu kém và 

tồn tại. Kinh tế duy trì được ở mức độ tăng 

trưởng cao, nhưng qui mô vẫn còn nhỏ 

(chỉ chiếm 1% tổng sản phẩm trong nước); 

tình hình tài chính thu chưa đủ chi. Công 

nghệ sản xuất còn lạc hậu, phổ biến là 

nửa cơ khí, tỷ trọng nông nghiệp vẫn 

chiếm phần lớn trong tổng sản phẩm. Kết 

cấu hạ tầng, cơ sở vẫn còn yếu kém, hoạt 

động một số ngành dịch vụ còn giản đơn, 

tự phát, các vấn đề xã hội còn có mặt gay 

gắt, chậm được khắc phục, nhất là tệ nạn 

ma túy... Điều quan trọng là Bắc Ninh đã 

nhận diện được các yếu tố yếu kém đó đã 

và đang tìm những giải pháp, bước đi thích 

hợp. 

Với những kết quả đã đạt được trong 

năm 2001, Bắc Ninh có đủ điều kiện để 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã 

hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua 

tại kỳ họp thứ 8 khóa XV cho năm 2002 là: 

Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 14 - 15%. 

Có thể nói mục tiêu tổng quát này là rất 

cao, nhưng có tính khả thi. Nó phù hợp với 

định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, cũng như 

yêu cầu cuộc sống ngày càng nâng cao 

của nhân dân trong tỉnh và đóng góp vào 

sự phát triển chung của đất nước. 

Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống chỉ tiêu  

thống kê vốn sự nghiệp kinh tế và vốn đầu tư phát triển  

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tự nhiên 

                                                                       TS. Phan Kim Chiến 

                                                                 Bộ môn quản lý - Đại học Kinh tế Quốc dân 

Thống kê tài chính về môi trường 

bao gồm nhiều vấn đề có nội dung phức 

tạp và cần có sự thống nhất trong các cơ 

quan Nhà nước về tài chính, thống kê và 

môi trường. Bài viết đề cập một số nội 

dung trong lĩnh vực thống kê tài chính môi 

trường. 

1. Nước ta đang công nghiệp hóa và 

hiện đại hóa nền kinh tế trong mô hình 

phát triển kinh tế - xã hội kiểu mới - phát 

triển bền vững. Nguyên tắc tổng quát của 

phát triển bền vững đã được Uỷ ban môi 

trường và phát triển thuộc Liên Hợp Quốc 

nêu ra trong Tuyên bố tương lai chung của 

chúng ta năm 1987: Những thế hệ hiện tại 
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cần đáp ứng các nhu cầu của mình mà 

không làm hại đến khả năng của các thế 

hệ tương lai đáp ứng nhu cầu của họ. 

Trong quá trình phát triển dài lâu, thế 

hệ này chuyển giao cho thế hệ khác vốn 

vật chất, vốn con người và vốn thiên 

nhiên. Tổng thể ba loại vốn này sẽ quyết 

định phúc lợi của thế hệ đó và của những 

thế hệ tương lai kế tiếp. Phát triển bền 

vững đòi hỏi sự quan tâm đầu tư phát triển 

ba loại vốn đó. Nói riêng, vốn thiên nhiên 

ít được quan tâm bảo vệ phát triển thì nay 

phải được nhìn nhận khác hơn, phải được 

đầu tư, bảo vệ và phát triển tốt hơn và 

quan điểm đó phải được quán triệt, xuyên 

suốt và trở thành bộ phận không thể thiếu 

được của các chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội, được quan tâm và thực hiện ở mọi 

lúc, mọi nơi. Ưu tiên cho môi trường luôn 

luôn là định hướng của các chính sách quốc 

gia tuân theo mô hình phát triển bền vững. 

Theo nguyên lý phát triển bền vững, 

quản lý và bảo vệ môi trường là một bộ 

phận không thể tách rời của quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội. Phát triển phải thống 

nhất với việc quản lý môi trường, bảo vệ 

phúc lợi kinh tế dài lâu của con người. 

2. Để đảm bảo sự phát triển bền 

vững, vấn đề bảo vệ môi trường đã được 

các chính phủ coi là một bộ phận của 

chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội. Bởi vậy, cùng với việc đầu tư cho 

phát triển kinh tế trong những năm gần 

đây, việc đầu tư bảo vệ môi trường đã 

được các nước quan tâm hơn. Hiện nay, 

các nước công nghiệp chi phí này đã đạt 

tới 0,8% - 1,7% GDP. ở Trung Quốc, 

chính phủ đã dành ra khoảng 100 tỷ nhân 

dân tệ (tương đương 17,3 tỷ USD) để đầu 

tư cho các dự án bảo vệ môi trường. Từ 

năm 1991 đến 1995, bình quân mỗi năm 

Nhà nước đã đầu tư khoảng 0,7% GDP 

cho công tác này. ở Inđônêxia, ngân sách 

dành cho quĩ bảo vệ môi trường khoảng 

10% tổng chi phí phát triển nói chung. 

Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế 

thì, để có được sự  phát triển bền vững, 

cần dành ra 15 - 20% GDP để đầu tư vào 

việc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, giáo 

dục và cải tạo môi trường. 

3. ở nước ta, năm 1985, Nghị quyết 

số 246/HĐBT về đẩy mạnh điều tra cơ 

bản, sử dụng hợp pháp tài nguyên và bảo 

vệ môi trường đã mở đường cho hàng loạt 

chính sách để bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững giai đoạn 1991 - 2000, là 

điểm mốc lịch sử trong việc xác định 

khuôn khổ hành động 10 năm về bảo vệ 

môi trường. Nhờ đó, công tác bảo vệ và 

quản lý môi trường của nước ta thời gian 

qua được đẩy mạnh và đạt được những 

kết quả thực tế quan trọng. 

Hiến pháp 1992 qui định: “Các cơ 

quan Nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức 

kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải 

thực hiện các qui định của Nhà nước về sử 

dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên môi 

trường. Nghiêm cấm mọi hành động làm 

suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi 

trường” (Điều 29). 

Luật bảo vệ môi trường được Quốc 

hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 

ngày 27/12/1993 có hiệu lực ngày 

10/01/1994, thể hiện quan điểm hệ thống, 

cách tiếp cận liên ngành trong việc giải 

quyết vấn đề môi trường. Luật bảo vệ môi 

trường nâng cao hiệu lực quản lý Nhà 

nước, tăng cường trách nhiệm của các tổ 

chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc 

bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe 

cho nhân dân, bảo đảm quyền con người 
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được sống trong môi trường trong lành, 

phục vụ sự nghiệp phát triển lâu bền của 

đất nước, góp phần bảo vệ khu vực và 

toàn cầu. 

ở nước ta, các doanh nghiệp thường 

xem việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi 

trường là khoản đầu tư bắt buộc, không 

sinh lời, thậm chí còn giảm khả năng cạnh 

tranh, do phải tăng chi phí đầu vào của 

sản xuất. Song kinh nghiệm của nước 

ngoài cho thấy thực tế không hoàn toàn 

đúng như vậy. Trong thực tế các doanh 

nghiệp rất năng động, họ luôn luôn tìm ra 

các giải pháp sáng tạo để đáp ứng các 

yêu cầu của khách hàng, của quản lý Nhà 

nước cũng như ứng phó với các đối thủ 

cạnh tranh. Chính nhờ quá trình ganh đua 

sáng tạo mà các doanh nghiệp không 

ngừng nâng cao hiệu quả của sản xuất, 

kinh doanh bằng cách giảm hàm lượng vật 

chất, tăng hàm lượng trí tuệ trong sản 

phẩm của mình, hay nói cách khác không 

ngừng nâng cao năng suất tài nguyên. 

Các công ty của Việt Nam dần dần rồi 

cũng đi theo hướng đó. 

Những năm gần đây ở nước ta trong 

ngành công nghiệp, nhiều công ty đã 

chuyển từ cách suy nghĩ chỉ quan tâm tìm 

kiếm các biện pháp xử lý ô nhiễm, sang 

áp dụng chiến lược ngăn ngừa ô nhiễm, 

bằng việc sử dụng các vật tư thay thế; sử 

dụng liên hoàn nguyên, nhiên, vật liệu; 

phát triển công nghệ sạch, nhờ vậy đã 

nâng cao đáng kể năng suất tài nguyên. 

Họ quan tâm đến những chi phí cơ hội của 

các tác nhân gây ô nhiễm: Các tài nguyên 

bị lãng phí, các giá trị sản phẩm bị mất 

mát..., có khả năng tận dụng, phục hồi, tái 

chế. Họ đưa ra thị trường các sản phẩm 

“xanh”, các công nghệ “sạch”, có giá trị cao 

hơn và có sức mạnh cạnh tranh nhiều hơn. 

Để thực hiện chiến lược ngăn ngừa « 

nhiễm, các doanh nghiệp phải đưa nội 

dung bảo vệ môi trường vào ngay trong 

quá trình lập kế hoạch kinh doanh của 

mình, theo cách tiếp cận quản lý chất 

lượng môi trường toàn diện. Đó chính là 

tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000. Cũng như 

bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý 

chất lượng sản phẩm ISO 9000, Bộ tiêu 

chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng môi 

trường ISO 14000 không phải là các tiêu 

chuẩn thực hiện mà là các tiêu chuẩn về 

phương pháp. Những nội dung cơ bản của 

bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm: 

- Xây dựng một chương trình bảo vệ 

môi trường nhằm thực hiện các mục tiêu 

chiến lược của công ty; 

- Xác định các mục tiêu và lượng hóa 

các mục tiêu đó; 

- Tổ chức thực hiện chương trình bảo vệ 

môi trường để đạt được các mục tiêu đã định; 

- Giám sát và đánh giá chương trình 

bảo vệ môi trường; 

- Kiểm tra và xem xét lại chương trình 

bảo vệ môi trường của Công ty. 

Khác với việc quản lý chất lượng sản 

phẩm là việc làm tự giác của các doanh 

nghiệp, dưới sức ép của thị trường, không 

cần sự can thiệp của Nhà nước, ngược lại 

việc quản lý chất lượng môi trường lại đòi 

hỏi phải có vai trò của Nhà nước, bởi lẽ 

hiện nay các doanh nghiệp chưa có kinh 

nghiệm giải quyết một cách chủ động, 

sáng tạo những vấn đề môi trường của họ. 

4. Những điều trình bày trên đây cho 

thấy, xã hội Việt Nam đang bước đầu 

quan tâm tới sự nghiệp bảo vệ môi trường 

đất nước và đang chi tiêu đầu tư ngày 

càng lớn cho công tác bảo vệ môi trường. 
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Để quản lý công cuộc phát triển bền 

vững nói chung và bảo vệ môi trường nói 

riêng, các số liệu tài chính của toàn xã hội, 

bao gồm ngân sách Nhà nước và các 

doanh nghiệp, dân cư cho công tác bảo vệ 

môi trường là hết sức cần thiết, phải trở 

thành một bộ phận không thể thiếu được 

trong hệ thống thông tin quốc gia nói 

chung và thông tin môi trường nói riêng. 

Chi ngân sách Nhà nước cho bảo vệ 

môi trường cần tách thành một khoản mục 

trong mục lục ngân sách Nhà nước, có kế 

hoạch và tổng hợp số liệu thực hiện hàng 

năm cho toàn quốc và phân theo 61 tỉnh, 

thành và các Bộ Ngành. 

Nội dung chi ngân sách Nhà nước 

cho hoạt động môi trường chia làm hai 

phần: Chi thường xuyên và vốn đầu tư 

phát triển, bao gồm các dự án và đầu tư 

xây dựng cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường tự nhiên. 

Để thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu 

về vốn sự nghiệp kinh tế và vốn đầu tư 

phát triển trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

tự nhiên, các cơ quan về Môi trường, Tài 

chính và Thống kê cần tiếp tục nghiên cứu 

và thống nhất các khái niệm thuộc lĩnh vực 

tài chính môi trường, nội hàm, phạm vi bao 

quát và đối tượng được tổng hợp số liệu. 

Thí dụ, chi thường xuyên của ngân sách 

Nhà nước cho lĩnh vực bảo vệ môi trường 

gồm những gì? Hệ thống khí tượng thủy 

văn, cấp thoát nước đô thị, hoạt động 

nghĩa trang và chôn cất người chết, chi phí 

khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi 

trường được tính toàn bộ hay một phần chi 

phí vào vốn sự nghiệp nhà nước về bảo vệ 

môi trường. Giá trị sản lượng phản ánh 

khối lượng hoạt động của các tổ chức 

(doanh nghiệp công ích nhà nước và tư 

nhân, công ty cổ phần, cơ quan) hoạt 

động trong lĩnh vực môi trường được tính 

như thế nào và gồm những ai. Ngoài khu 

vực đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

công nghiệp, khu du lịch) thì khu vực nông 

thôn những hoạt động gì được tính vào 

hoạt động môi trường? 

5. Đề xuất hệ thống chỉ tiêu về tài 

chính môi trường gồm ba nhóm với các chỉ 

tiêu riêng biệt như sau: 

5.1. Nhóm chỉ tiêu về chi ngân sách 

nhà nước cho hoạt động bảo vệ môi trường. 

51.1. Chi ngân sách nhà nước cho hệ 

thống quản lý nhà nước về môi trường, 

nghiên cứu khoa học công nghệ và đào 

tạo về môi trường. 

5.1.2. Chi ngân sách nhà nước cho 

công tác dự báo và khắc phục thiên tai, sự 

cố môi trường. 

5.1.3. Chi ngân sách nhà nước cho 

cho các chương trình hỗ trợ phát triển nhà 

ở của dân cư. 

5.1.4. Chi ngân sách nhà nước hỗ trợ 

cho hoạt động thu gom và xử lý rác thải đô thị. 

5.1.5. Chi ngân sách nhà nước cho 

chương trình nước sạch quốc gia. 

5.1.6. Chi ngân sách nhà nước cho 

quản lý phát triển các vườn quốc gia, khu 

bảo tồn thiên nhiên, công viên cây xanh 

và nghĩa trang. 

5.1.7. Chi đầu tư phát triển cho các dự 

án, chương trình, công trình xây dựng cơ bản 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tự nhiên. 

5.1.8. Tổng chi ngân sách nhà nước 

cho bảo vệ môi trường. 

5.1.9. Tỷ lệ % tổng chi ngân sách nhà 

nước cho bảo vệ môi trường trong tổng chi 

ngân sách nhà nước (hàng năm) 

5.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh giá trị 

khối lượng hoạt động của xã hội trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 
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5.2.1. Giá trị sản xuất về hoạt động 

của các tổ chức thu gom và xử lý rác thải 

đô thị, nghĩa trang. 

5.2.2. Giá trị sản xuất về hoạt động 

của các tổ chức kinh doanh cung ứng nước 

sạch và nước thải đô thị, khu công nghiệp. 

5.2.3. Giá trị đầu tư xây dựng nhà ở (đô 

thị, nông thôn) của các tổ chức và dân cư. 

5.2.4. Giá trị các công trình về bảo vệ 

môi trường của các doanh nghiệp (chia ra: 

Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư 

nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài). 

5.2.5. Đầu tư vốn của dân cư cho 

chương trình nước sạch. 

5.2.6. Vốn viện trợ nước ngoài (giải 

ngân) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

5.2.7. Tổng kinh phí (ngoài ngân sách 

nhà nước) cho hoạt động bảo vệ môi trường. 

5.3. Nhóm chỉ tiêu tổng hợp toàn xã hội. 

5.3.1. Tổng chi phí toàn xã hội (ngân 

sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà 

nước) cho hoạt động môi trường. 

5.3.2. Tổng đầu tư ph ţ triển toàn xã hội 

cho môi trường. 

5.3.3. Tỷ lệ % chi cho môi trường so 

với GDP. 

Các chỉ tiêu thống kê tài chính môi 

trường cần phải liên hệ thống nhất với các 

nhóm chỉ tiêu thống kê môi trường khác 

nhằm bảo đảm đồng bộ, cân đối để có cơ 

sở kiểm tra, phân tích, đối chiếu, so sánh 

một cách rõ ràng. Thí dụ, chỉ tiêu khối 

lượng rác thải đô thị thu gom được và xử lý 

liên hệ chặt chẽ với chỉ tiêu giá trị sản 

lượng của các tổ chức thu gom và xử lý 

rác thải. Từ hai chỉ tiêu này chúng ta có 

thể tính được chi phí bình quân để thu gom 

và xử lý 1 mét khối rác đô thị. Những số 

liệu đó cho phép nâng cao trình độ lập kế 

hoạch về tài chính môi trường. 

6. Các thông tin cơ bản về môi trường 

nói chung và tài chính môi trường nói riêng 

hiện nay ở nước ta phân tán ở nhiều 

ngành khác nhau. Số liệu về ngân sách 

nhà nước tập trung chủ yếu ở Sở Tài 

chính, nhưng các số liệu ngoài khu vực 

ngân sách nhà nước lại ở Sở khoa học 

công nghệ môi trường và Sở Giao thông 

công chính, những cơ quan quản lý Nhà 

nước về rác thải, về cấp nước sạch và xử 

lý nước thải đô thị. Thông tin về đầu tư của 

các doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường 

lại có trong các tài liệu ở các doanh 

nghiệp của nhiều thành phần kinh tế, 

trong nhiều ngành khác nhau. Vì vậy, cần 

có sự phân công, phân cấp của Chính phủ 

cho các Bộ, ngành cũng như sự phân 

công, phân cấp của uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương cho các 

Sở, ngành trong việc theo dõi thu thập 

tổng hợp phân tích các chỉ tiêu tài chính 

môi trường. 

Tổng cục Thống kê theo chức năng 

đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình 

thống kê kinh tế xã hội phục vụ lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước ở tầm vĩ mô và Bộ 

khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Tài 

chính cùng chịu trách nhiệm chính và 

cùng tổng hợp số liệu về tài chính môi 

trường. Điều này phù hợp với sự hình 

thành cơ chế thu thập và sử dụng thông 

tin thống kê theo hai hệ thống ở nước ta 

hiện nay: Hệ thống thông tin thống kê theo 

cấp hành chính (Tổng cục Thống kê, Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố, các phòng 

thống kê quân, huyện) và Hệ thống thông 

tin thống kê các Bộ, ngành. 

Các chỉ tiêu tổng hợp về tài chính môi 

trường cần thiết được trình duyệt và đưa 

vào chế độ báo cáo thường xuyên theo qui 
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định của Nhà nước. Định kỳ 5 năm hoặc 

10 năm tiến hành điều tra thống kê một 

lần đối với khu vực doanh nghiệp về kinh 

phí đầu tư cho môi trường. 

Việc qui định theo dõi thu thập thông 

tin tài chính môi trường đối với các chỉ tiêu 

tổng hợp, nội dung chỉ tiêu, phương pháp 

tính toán do Tổng cục Thống kê đảm 

nhiệm và hướng dẫn chuyên môn nghiệp 

vụ đối với các bộ ngành và trình Chính 

phủ qui định hệ thống chỉ tiêu mà các Bộ, 

ngành có trách nhiệm, cung cấp cho hệ 

thống thống kê nhà nước theo cấp hành 

chính. Từng Bộ, ngành chịu trách nhiệm 

quản lý và tạo điều kiện cần thiết để tổ 

chức thống kê của các Bộ, ngành thực 

hiện thu thập thông tin thống kê theo kế 

hoạch chung của Tổng cục Thống kê, 

đồng thời đáp ứng yêu cầu thông tin ở các 

Bộ, ngành. Ba cơ quan (Tổng cục Thống 

kê, Bộ Tài chính, Bộ khoa học Công nghệ 

và Môi trường) cần có sự phân công thu 

thập và tổng hợp số liệu tài chính và thống 

kê về môi trường để phục vụ cho yêu cầu 

quản lý chung cũng như yêu cầu cụ thể 

của từng ngành. 

một số đặc điểm về dân số Các  dân tộc Việt Nam 
(Qua số liệu Tổng điều tra dân số năm 1979, 1989 và 1999) 

                                                                                          Nguyễn Thái Hà 

Số liệu các cuộc tổng điều tra dân số 

là nguồn tư liệu quý cho việc nghiên cứu 

sự thay đổi về dân số theo thời gian, có vị 

trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng 

chính sách, chiến lược, kế hoạch phát 

triển và dự báo kinh tế xã hội ngắn hạn 

cũng như dài hạn. Dựa vào kết quả của 

các cuộc Tổng điều tra dân số năm 1979, 

1989 và cuộc Tổng điều tra dân số và nhà 

ở 1999, trên cơ sở chọn lọc và tính toán số 

liệu về dân số các dân tộc có thể rút ra 

một số nhận xét  về đặc điểm dân số các 

dân tộc như sau. 

i. về  số lượng và cơ cấu dân số 

các dân tộc 

1. Số lượng các dân tộc  

Kết quả tổng hợp Tổng điều tra dân 

số 1979, 1989  và 1999 có danh sách của 

54 dân tộc, ngoài ra còn có số liệu của 

"Người nước ngoài" và "Dân tộc khác". 

Tên các dân tộc được xếp theo Danh mục 

các thành phần dân tộc Việt Nam do Tổng 

cục thống kê ban hành chính thức ngày 

2/3/1979. Một điểm lưu ý là các dân tộc 

còn có nhiều tên gọi khác, ví dụ như dân 

tộc Tày còn có các tên gọi khác như Thổ, 

Ngạn, Phén, Thù Lao, Pa Dí ; Dân tộc 

Ngái còn có tên là Xín, Lê, Đản, Khách 

Gia. (Xem [4], trang 304) 

Khi xem xét  số liệu để so sánh về số 

lượng và cơ cấu dân số các dân tộc ta 

thấy có sự khác biệt. Trong biểu số liệu 

kết quả tổng hợp Tổng điều tra năm  dân 

số 1989, sáu dân tộc không có số liệu 

tổng hợp riêng, đó là dân tộc Ngái, La ha, 

Phù lá, Chứt, Mảng, ¥ đu. Tuy nhiên ta 

thấy xuất hiện số liệu tổng hợp của "Dân 

tộc khác" (có thể đây là số liệu tổng hợp 

của 6 nhóm dân tộc này).  Chính vì có sự 

khác biệt về mặt số liệu như vậy nên trong 

các bảng  số liệu xuất hiện một số ô không 

có dữ liệu (khi so sánh sự thay đổi về số 

lượng và tốc độ tăng dân số liên quan đến 

số liệu dân số của các dân tộc năm 1989). 

2. Số dân thuộc các dân tộc 

Tại thời điểm Tổng điều tra dân số 

1/4/1999 dân số của nước ta là 76323173 

người, so với 10 năm trước (năm 1989) 

dân số nước ta tăng gần 12 triệu người và 


